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1. Khái niệm kinh tế nhà nước

Trong hầu hết các nước trên thế giới, nền kinh tế được chia thành 2 khu vực: Khu vực nhà nước (State Sector) và Khu vực tư nhân (Private Sector). Cách phân chia dựa vào tiêu chí quản lý là chính. Trươc đây ở nước ta không dùng khái niệm kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, mà dùng khái niệm “kinh tế quốc doanh” và “kinh tế ngoài quốc doanh”.  Thuật ngữ “Kinh tế nhà nước” được sử dụng rộng rãi từ sau Đại hội VIII, khi trong văn kiện Đại hội VIII dùng “Thành phần kinh tế nhà nước” thay cho “Thành phần kinh tế quốc doanh” trước đó. Đây không chỉ đơn thuần việc thay đổi tên gọi, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy, trong quan niệm, tiếp cận gần hơn với cách hiểu chung trên thế giới, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Kinh tế nhà nước là khái niệm rộng hơn kinh tế quốc doanh, nếu như “kinh tế quốc doanh” trước đây thường được hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ khu vực kinh doanh của Nhà nước, cụ thể là các xí nghiệp quốc doanh, thì “kinh tế nhà nước” có phạm vị rộng hơn, ngoài khu vực kinh doanh của nhà nước còn gồm cả các khu vực khác (phi doanh nghiệp) như tài nguyên thiên nhiên, các quỹ hỗ trợ v.v... 

Như trên đã đề cập,  ở nước ta thuật ngữ “Kinh tế nhà nước” đã được sử dụng tương đối phổ biến từ sau Đại hội VIII, tuy nhiên trong tất cả các Văn kiện Đại hội, khái niệm “Kinh tế nhà nước” chưa được xác định rõ, do vậy chưa có cách hiểu thống nhất về kinh tế nhà nước. Một số ý kiến đồng nhất kinh tế nhà nước với khu vực doanh nghiệp nhà nước, số khác cho rằng kinh tế nhà nước bao gồm cả bộ máy nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các tổ chức xã hội hoạt động chủ yếu băng ngân sách nhà nước. Quan niệm về “kinh tế nhà nước” cũng đã được đưa ra trong nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều báo cáo, tham luận... Trong đó định nghĩa đáng lưu ý và đầy đủ nhất về kinh tế nhà nước được trinh bày trong cuốn sách “Tìm hiểu một số khái niệm trong văn kiện Đại hội IX của Đảng” do ông Vũ Hữu Ngoạn
 chủ biên, như sau: 

“...kinh tế nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Phần tài sản đó bao gồm:

1. Tài nguyên khoáng sản đất đai,v.v là tài sản quốc gia do  Nhà nước đại diện toàn dân làm chủ sở hữu.

2. Hệ thống các quỹ bảo hiểm do Nhà nước đảm nhiệm và các quỹ dự trữ quốc gia.

3. Ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước, tài chính nhà nước.

4. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

5. Phần vốn nhà nước đầu tư vào thành phần kinh tế khác dưới dạng công ty cổ phần.” (tr 148)

Định nghĩa này có ưu điểm là đã làm rõ được sự khác biệt giữa kinh tế nhà nước so với kinh tế quốc doanh. Điểm 1, 2, 3 trong định nghĩa này thể hiện rõ phần “phi kinh doanh” của kinh tế nhà nước. Tuy vậy định nghĩa này có nhược điểm là đã tiếp cận vấn đề nặng về yếu tố sở hữu, mà đáng lẽ ra phải tiếp cận dưới giác độ quản lý. Vì vậy theo tôi cần xác định “kinh tế nhà nước là bộ phận cấu thành của nền kinh tế, do Nhà nước trực tiếp quản lý”, ở đây không nên tuyệt đối hoá khía cạnh sở hữu. Đồng thời, không nên coi phần vốn nhà nước đầu tư vào thành phần kinh tế khác dưới dạng công ty cổ phần (hay các dạng khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, HTX, liên doanh v.v. là thuộc kinh tế nhà nước. Quan niệm như vậy sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác thống kê và quản lý. Sẽ hợp lý hơn nếu coi các doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp có vốn góp của Nhà nước ở múc chi phối thì sẽ thuộc kinh tế nhà nước, vì các doanh nghiệp đó được coi là DNNN, còn các doanh nghiệp Nhà nước không có phần vốn chi phối sẽ thuộc kinh tế tư nhân. 

Như vậy khái niệm “Kinh tế nhà nước” sẽ được hiểu như sau: 

Kinh tế nhà nước là bộ phận hợp thành của nền kinh tế, do Nhà nước trực tiếp quản lý, bao gồm:

· Tài nguyên khoáng sản đất đai v.v là tài sản quốc gia do  Nhà nước đại diện toàn dân làm chủ sở hữu.

· Hệ thống các quỹ bảo hiểm do Nhà nước đảm nhiệm và các quỹ dự trữ quốc gia.

· Ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước, tài chính nhà nước
· Các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn và doanh nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối hoặc có cổ phần đặc biệt (cổ phần vàng).
Cũng theo cuốn sách này thì “Cần phân biệt kinh tế nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước. Thành phần kinh tế nhà nước chỉ bao hàm các nguồn lực do Nhà nước làm chủ sở hữu, đã đưa vào và biến thành tài sản được dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, tức hệ thống doanh nghiệp nhà nước.” (tr 149)

Theo tôi về bản chất thì “Kinh tế nhà nước” và “Thành phần kinh tế nhà nước” phải được coi là một. Khi nói “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế định hướng XHCN” cũng có nghĩa là “Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế định hương XHCN”. Hai thuật ngữ này là cùng để chỉ một bộ phận của nền kinh tế, những chỉ các góc độ khác nhau mà thôi. Thuật ngữ “Kinh tế nhà nước” là xem xét bộ phận kinh tế đó dưới góc độ kinh tế đơn thuần; còn thuật ngữ “Thành phần kinh tế nhà nước” là dùng để chỉ bộ phận kinh tế nhà nước dưới góc độ chính trị kinh tế học, căn cứ vào quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất cơ bản. Khi nói đến thành phần kinh tế là nhằm để căn cứ vào vai trò của nó trong nền kinh tế để xác định các chính sách và cơ chế quản lý thích họp. 

Tuy nhiên khái niệm “Kinh tế nhà nước” lại rất cần được phân biệt với khái niệm “Khu vực doanh nghiệp nhà nước” hay “Kinh tế quốc doanh”. Một số ý kiến đồng nhất khái niệm “Kinh tế nhà nước” và “Kinh tế quốc doanh”, coi đây chỉ đơn thuần là cách dùng từ nhưng thực ra đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu không phân biệt rõ các khái niệm này hoặc đồng nhất vai trò của chúng thì rất dễ có những quyết định sai trong hoạch định chính sách và cơ chế quản lý kinh tế.

2. Quan niệm của Đảng ta về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế qua các kỳ Đại hội.

Từ Đại hội VI (1986) cùng với việc thừa nhận sự tồn tại lâu dài của các thành phần kinh tế thuộc khu vực tư nhân, Đảng ta bắt đầu đề cập đến vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế. Tuy nhiên nội hàm của cụm từ “vai trò chủ đạo”, nói cách khác là cách xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước có sự thay đổi qua mỗi kỳ Đaị hội. 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 3 (Khoá VI) ngày 24 24 tháng 8 năm 1987, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chỉ rõ: “Xí nghiệp quốc doanh đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Vai trò đó phải được thể hiện ở năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp cao hơn hẳn so với các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác; ở việc nắm giữ những vị trí then chốt về kinh tế và kỹ thuật, từ đó chi phối và định hướng phát triển đúng đắn cho các thành phần kinh tế khác; ở vai trò nòng cốt trong liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành phần kinh tế.” Thời gian này kinh tế quốc doanh được đồng nhất với xí nghiệp quốc doanh. Vai trò chủ đạo ở đây thể hiện ở 3 điểm: 1) Năng suất, chất lượng hiệu quả cao; 2) Năm giữ các vị trí then chốt về kinh tế và kỹ thuật; 3) Nòng cốt trong liên doanh, liên kết.

Trong văn kiện Đại hội VII, vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh nêu trong cương lĩnh đã được Chiến lược xác định rõ hơn về sự cần thiết của thành phần kinh tế này, và đưa ra điều kiện cụ thể để có thể thực hiện được vai trò chủ đạo: “Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển trong những ngành và lĩnh vực then chốt, năm  những doanh nghiệp trọng yếu và đảm đương những hoạt động mà các thành phân kinh tế khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh. Khu vực kinh tế quốc doanh được sắp xếp lại, đổi mới công nghệ và tổ chức quản lý, kinh doanh có hiệu quả, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác, thực hiện vai trò chủ đạo và chức năng của một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước”. (Văn Kiện Đại hội VII, năm 1991). Như vậy chủ đạo ở giai đoạn này được hiểu là: 1) Năm giữ những vị trí trọng yếu trong các ngành và lĩnh vực then chốt; 2) Kinh doanh có hiệu quả, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác; Làm công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước. So với giai đoạn trước thì tại giai đoạn này đã nhấn mạnh thêm chức năng công cụ điều tiết của kinh tế quốc doanh, cũng chính là của các xí nghiệp quốc doanh.

Thuật ngữ “Kinh tế nhà nước” và “Thành phần kinh tế nhà nước” lần đầu tiên được sử dụng một cách chính thức tại văn kiện Đại hội VIII của Đảng. Tại Đai hội này, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đã được xác định như sau: “Tiếp tục đổi mới và phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước để làm tốt vai trò chủ đạo: làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và giải quyết những vấn đề xã hội; mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ những thành phần kinh tế khác cùng phát triển; làm lực lượng vật chất để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết và quản lý vĩ mô, tao nền tảng cho chế độ xã hội mới”. Có thể nói rằng đây là những khẳng định rõ ràng nhất về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Chủ đạo có nghĩa là làm đòn bẩy tăng trưởng, thực hiện vai trò mở đường, dẫn dắt, hỗ trợ, là công cụ điều tiết vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội. Đại hội VIII đã đưa ra các chủ trương, chính sách phát triển thành phần kinh tế nhà nước như sau: “Tập trung nguồn lực đẻ phát triển kinh tế nhà nước trong những ngành, những lĩnh vực trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở sản xuất và thương mại, dịch vụ quan trọng, một số doanh nghiệp có quan hệ đến quốc phòng - an ninh. Doanh nghiệp nhà nước nói chung có quy mô vừa và lớn, công nghệ tiến bộ, kinh doanh có hiệu quả, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.” Các chủ trương chính sách này nhằm phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước, bộ phận quan trọng nhất của kinh tế nhà nước. Đồng thời với việc sử dụng thuật ngữ “kinh tế nhà nước” thay cho “kinh tế quốc doanh” thì khu vực nhà nước đã được hiểu rộng hơn, không chỉ đơn thuần là các doanh nghiệp nhà nước, mà còn là cả những nguồn lực vật chất khác do Nhà nước nắm giữ. Vai trò tạo môi trường và bảo đảm bảo ổn định kinh tế xã hội của kinh tế nhà nước đã được khẳng ddịnh.

Đại hội IX của Đảng ngoài việc khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước còn nêu bật mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế: “Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân...

... Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trọng trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trị then chốt; đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và chấp hành pháp luật.” Nhìn chung quan niệm về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không khác so với Đại hội VIII; tuy nhiên vai trò này đã được đặt trong tổng thể phát triển của các thành phần kinh tế.

Như vậy có thể thấy rằng quan niệm về vai trò chủ dạo của kinh tế nhà nước của Đảng qua các kỳ Đại hội đã có những sự thay đổi về chất, càng về sau càng toàn diện và hợp lý hơn. Sự thay đổi này phù hợp với những thay đổi về nhận thức đối với thành phần kinh tế nhà nước, đối với vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Nếu như ở Đại hội VI và Đại hội VII, chỉ có khu vực kinh doanh (khu vực doanh nghiệp) được coi là giữ vai trò chủ đạo, thì đến Đại hội VIII và Đại hội IX, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước do cả khu vực kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước) lẫn khu vực phi kinh doanh (các nguồn lực, quỹ hỗ trợ, ngân hàng nhà nước, tài chính nhà nước...) đảm nhiệm.

3. Tính tất yếu khách quan của “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” trong nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Qua nghiên cứu quan niệm về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước qua các kỳ Đại hội, có thể rút ra nhận định sau đây: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế có nghĩa là:

· Kinh tế nhà nước phải mạnh và có khả năng chi phối nền kinh tế

· Là công cụ hữu hiệu để bảo đảm sự ổn định xã hội và ổn định nền  kinh tế 

· Là lực lượng vật chất để tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác.

Khi nói đến “chủ đạo” và “Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế” của một bộ phận kinh tế nào đó tức là nói đến tầm quan trọng của nó và tính chất quyết định của nó đối với một chế độ xã hội nào đó; Bộ phận kinh tế chủ đạo phải chi phối và dẫn dắt các bộ phận kinh tế khác. 

Một câu hỏi đặt ra là, hầu hết các nước trên thế giới đều có kinh tế nhà nước và Nhà nước đều có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, tại sao chỉ ở nước ta mới xác định “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” ? Nói cách khác việc xác định “Kinh tế nhà nước nhà nước giữ vai trò chủ đạo” có thực sự cần thiết không? Có đúng không?.

Trong cuốn sách “tìm hiểu một số khái niệm trong văn kiện Đại hội IX của Đảng” đã dẫn trên đây, các tác giả nhận định: “Không củng cố và tăng cường kinh tế nhà nước thì không thể nói tới chủ nghĩa xã hội, không thực hiện tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thì cũng không thể nói tới định hướng xã hội chủ nghĩa, nói tới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.” (tr 149). Tôi đồng ý với nhận định này và muốn trao đổi thêm một số khía cạnh sau dây:

Một là, “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một luận điểm phát triển quan trọng và đúng đắn của Đảng ta. Điều này không phải là sản phẩm tư duy chủ quan của một số người, mà có tính tất yếu khách quan, xuất phát từ lý luận về tính giai cấp của Nhà nước. Nhà nước ta là Nhà nước XHCN, Nhà nước công nông, Nhà nước của những người lao động. Nhìn chung thì những người lao động không có tư liệu sản xuất riêng, mà chỉ đồng sở hữu các tư liệu sản xuất sở hữu toàn dân đã giao cho Nhà nước quản lý. Vì vậy khu vực kinh tế nhà nước phải ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế. Khu vực này có phát triển thì mới có nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội. 

Hai là, khu vực doanh nghiệp nhà nước là bộ phận cấu thành của kinh tế nhà nước, là công cụ quan trọng để thông qua đó Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế khi cần thiết, chi phối, dẫn dắt và tạo môi trường hoạt động cho các thành phần kinh tế khác, góp phần làm cho kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo của mình. Phải phát triển và xây dựng khu vực doanh nghiệp mạnh, năm giữ những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế,  nhưng có chọn lọc, không nên năng về tỷ trọng, về số lượng doanh nghiệp, mà phải chú trọng chất lượng của các doanh nghiệp nhà nước.

Ba là, các bộ phận phi doanh nghiệp của kinh tế nhà nước phải được quản lý và sử dụng tốt để thực sự trỏ thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong định hướng, hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, là công cụ để giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tao môi trường ổn địnhcho phát triển kinh tế. Khu vực phi doanh nghiệp của kinh tế nhà nước chỉ có thể phát huy được hiệu quả và vai trò của mình khi Nhà nước có một đội ngũ công chức, viên chức mẫn cán, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức. Vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào công cuộc cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp hoá bộ máy nhà nước.

Bốn là, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế khác không ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; Ngược lại nó còn tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế nhà nước, để kinh tế nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò chủ đạo của mình. Sự tác động thể hiện ở 2 khía cạnh: 1) Kinh tế ngoài quốc doanh càng phát triển thì nguồn thu ngân sách càng lớn, có nghĩa cũng là phát triển một bộ phận của kinh tế nhà nước. 2) Kinh tế ngoài quốc doanh càng phát triển thì càng tạo điều kiện thuận lợi để cải cách và phát triển có hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước thông qua các hình thức liên doanh liên kết, công ty cổ phần, tập đoàn kinh tế v.v. Tuy nhiên trong quá trình hoạch định chính sách và cơ chế phát triển cần phải có định hướng. Phải quy định những vùng, những lĩnh vực nhất định mà trong đó khu vực ngoài quốc doanh, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài, bị hạn chế, thậm chí bị cấm đầu tư và hoạt động./.
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